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nữ lớn tuổi, có thời gian sau mãn kinh dài, trọng lượng 
cơ thể và BMI cao thì có nguy cơ loãng xương và gãy 
xương cao hơn[4]  

Một nghiên cứu khác trên 1149 phụ nữ mãn kinh 
Italia, các tác giả Mandato VD, Sammartino A, Di 
Carlo C, Tommaselli GA, Tauchmanovµ L, D'Elia A, 
Nappi C đưa ra kết luận có mối tương quan thuận 
giữa nguy cơ loãng xương và thời gian mãn kinh.[3]. 

KẾT LUẬN  
1. Tình trạng xương của 225 phụ nữ mãn kinh ở 

TP. Mỹ Tho: bình thường: 82 ca (chiếm 36.4%), thiếu 
xương: 48 ca (chiếm 21.3%), loãng xương: 88 ca 
(chiếm 39.1%), loãng xương nặng: 7 ca (chiếm 3.1%) 

2. Tỷ lệ thiếu xương của phụ nữ mãn kinh ở TP. 
Mỹ Tho là 21.3%  

3. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa thời 
gian mãn kinh và tình trạng loãng xương tính theo T-
score khi siêu âm định lượng mật độ xương. 
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NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ, LÂM SÀNG UNG THƯ VÒM HỌNG  

TẠI BỆNH VIỆN K NĂM 2009 
 

Bùi Diệu - Bệnh viện K 
TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện trên 935 bệnh nhân 

ung thư vòm họng tại Bệnh viện K trong năm 2009 
nhằm mục đích mô tả một số đặc điểm dịch tễ học 
lâm sàng của ung thư vòm họng. Kết quả cho thấy, 
nam mắc ung thư vòm họng cao gấp 3 lần nữ, tuổi 
mắc bệnh trung bình là 48 tuổi, nông dân chiếm đa 
số. Tỷ lệ hút thuốc lá ở bệnh nhân nam chiếm 83,1%, 
ở bệnh nhân nữ là 5,1%. 16,9% bệnh nhân có thói 
quen thường xuyên ăn tôm cá khô hoặc thịt muối, hun 
khói và tỷ lệ có tiếp xúc thuốc trừ sâu chiếm 45,4%. 
4,1% bệnh nhân trong gia đình có người thân ruột thịt 
bị ung thư vòm họng. 43,2% bệnh nhân có tiền sử 
bệnh đã từng mắc các bệnh tai mũi họng. Triệu 
chứng đầu tiên ở bệnh nhân ung thư vòm họng 
thường biểu hiện ở tai mũi họng (50,1%). Chỉ có 25% 
bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện là có 
giai đoạn I.  

Từ khóa: ung thư vòm họng, Bệnh viện K 
SUMMARY 
The study was carried out in 935 patients with 

nasophryngeal carcinoma in K hospital in 2009 in 
order to describe some clinical epidemiology of 
nasophryngeal carcinoma. Results shoen that men 
had nasophryngeal carcinoma more than women, the 
average age of patients was 48, farmers had 
nasophryngeal carcinoma more than the others. The 

rate of smoking among men was 83.1% and women 
was 5.1%. 16.9% patients had risks of smoked food 
and 45.4% patients exposed pesticides. 4.1% of 
patients had relatives who got nasophryngeal 
carcinoma. 43.2% of patients had ever 
nasophryngeal and nose diseases. 50.1% of patients 
had the first symptoms in nasophryngeal and nose. 
There was only 25% of patients went to hospital at 
the stage I of disease. 

Keywords: nasophryngeal carcinoma, K hospital  
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ung thư vòm họng là loại ung thư phổ biến nhất 

trong các bệnh lý ung thư đầu mặt cổ ở các nước 
Đông á trong đó có Việt Nam. ở khu vực Nam Trung 
Quốc, khu vực Đông Nam châu á và Địa Trung Hải, 
tỷ lệ mắc khá cao, dao động trong khoảng từ 30-
40/100.000 dân [5,6,7]. Tại Việt Nam, tỷ lệ mới mắc 
giai đoạn 2004-2008 tại Hà Nội là 6,9/100.000 dân, 
Hải Phòng 7,1/100.000 dân và tại Thành phố Hồ Chí 
Minh là 4,6/100.000 dân. Theo ghi nhận tại Hà Nội, 
ung thư vòm hòng xếp ở vị trí thứ 4 trong các loại ung 
thư nói chung ở nam giới. Hàng năm có khoảng từ 
250-300 bệnh nhân đến khám và điều trị tại Bệnh 
viện K [1]. 

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy, tuổi mắc ung 
thư vòm họng trung bình tại các nước trên thế giới cũng 
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như ở Việt Nam dao động trong khoảng từ 40-50, nam 
giới mắc nhiều hơn nữ giới [4,6]. Các triệu chứng lâm 
sàng của ung thư vòm họng thường rất nghèo nàn 
trong giai đoạn mới mắc bệnh nên người bệnh thường 
rất dễ bỏ qua. Đây chính là nguyên nhân giải thích tại 
sao bệnh nhân đến bệnh viện thường ở giai đoạn 
muộn. Nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành nhằm 
mô tả một số đặc điểm dịch tễ học và giai đoạn bệnh 
trên những bệnh nhân ung thư vòm họng đã được 
khám và điều trị tại Bệnh viện K trong năm 2009. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Tất các các bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện K 

từ 1/1/2009 đến 31/12/2009 được chẩn đoán là ung 
thư vòm họng. Trong năm 2009 có 935 bệnh nhân 
ung vòm họng được chẩn đoán tại Bệnh viện K. 

Thiết kế nghiên cứu mô tả được sử dụng trong 
nghiên cứu này, có hồi cứu lại một số yếu tố có thể 
ảnh hưởng đến sự xuât hiện của ung thư vòm. Các 
bệnh nhân được phỏng vấn, khám lâm sàng và xét 
nghiệm tế bào học để chẩn đoán và điều trị. Công cụ 
thu thập số liệu là bộ phiếu phỏng vấn bệnh nhân. Số 
liệu được nhập và sử lý trên phần mềm Epi info 6.0 và 
SPSS 10.5. Kết quả đựoc trình bày theo tần suất và 
tỷ lệ trên các bảng. 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Trong 1 năm từ 1/1/2009 đến 31/12/2009 có 935 

bệnh nhân ung vòm họng được chẩn đoán tại Bệnh 
viện K trong đó có 689 bệnh nhân nam chiếm 73,7% 
và 246 bệnh nhân nữ chiếm 26,3%, tỷ lệ nam/nữ gần 
bằng 3. Tuổi trung bình của các bệnh nhân là 48, tuổi 
thấp nhất 17 cao nhất 72. Nghề nghiệp làm ruộng 
chiếm 69,5 %. 33,7% bệnh nhân có trình độ từ phổ 
thông trung học trở lên. 66,3% bệnh nhân có trình độ 
học vấn từ phổ thông cơ sở trở xuống trong đó 33,9% 
học hết phổ thông cơ sở, 30,1% học hết tiểu học và 
còn 2,3% bệnh nhân không biết đọc, viết. 

Bảng 1: Tình trạng hút thuốclá và thuốc lào 
Giới Nam Nữ 

Tình trạng hút 
thuốc 

Số 
lượng Tỷ lệ % Số 

lượng Tỷ lệ % 

Hút thuốc 573 83,1 13 5,1 
Không hút thuốc 116 16,9 233 94,9 

Tổng cộng 689 100 246 100 
Trong số 689 bệnh nhân nam bị ung thư vòm 

họng có 83,1% đã từng hút thuốc lá hoặc thuốc lào và 
5,1% bệnh nhân nữ ung thư vòm họng đã hút thuốc. 
Trong 573 bệnh nhân nam hút thuốc thì có trên 70% 
hút thuốc liên tục hơn 10 năm. Trong số 13 nữ có hút 
thuốc chỉ có 2 hút thuốc trên 10 năm. Có 343 bệnh 
nhân nam hút thuốc lá ≥ 20 bao/năm chiếm 59,9%. 
Có 141 bệnh nhân đã từng hút trên 40 bao thuốc 1 
năm chiếm 24,6%.  

Bảng 2: Tình trạng sử dụng bia rượu thường xuyên 
Giới Nam Nữ 

Tình trạng uống bia rượu Số 
lượng 

Tỷ 
lệ % 

Số 
lượng 

Tỷ lệ 
% 

Uống bia rượu thường xuyên 560 81,3 12 4,9 
Không 129 18,7 234 95,1 

Tổng cộng 689 100 246 100 

Bảng 2 cho thấy có 81,3% bệnh nhân nam đã 
từng uống rượu bia thường xuyên trong khi đó chỉ có 
4,9% nữ bệnh nhân là có uống rượu bia thường 
xuyên. 

Bảng 3: Thói quen, sinh hoạt tiếp xúc thường 
xuyên với một số yếu tố nguy cơ 

Yếu tố nguy cơ Số lượng Tỷ lệ % 
Thức ăn tôm cá khô, thịt muối 158 16,9 

Rau dưa muối, cà muối 358 38,4 
Đun nấu bằng than/củi 444 47,5 
Xi măng, nhựa, caosu 78 8,3 

Bụi, khói khác 482 51,5 
Thuốc trừ sâu 425 45,4 

 Bảng 3 cho thấy có 158 bệnh nhân có thói quen 
thường xuyên ăn tôm cá khô hoặc thịt muối, hun khói 
chiếm 16,9%. Thói quen ăn dưa cà muối chiếm 
38,4%, tiếp xúc với khói than củi chiếm 47,5%, các 
loại khói bụi khác là 51,5% và tỷ lệ bệnh nhân có có 
tiếp xúc thuốc trừ sâu chiếm 45,4%. 

Bảng 4: Tiền sử gia đình và bản thân người bệnh 
Tiền sử Số lượng Tỷ lệ % 

Bản thân bị bệnh tai mũi họng 404 43,2 
Gia đình có người mắc bệnh ung thư 

vòm họng 
38 4,1 

Bảng 4 cho thấy có đến 4,1% bệnh nhân trong gia 
đình có người thân ruột thịt bị ung thư vòm họng. Có 
404 bệnh nhân có tiền sử bệnh đã từng mắc các bệnh 
tai mũi họng chiếm 43,2%.  

Bảng 5: Triệu chứng đầu tiên của bệnh và thái độ 
xử trí của người bệnh 

Vị trí xuất hiện triệu chứng đầu tiên Số lượng Tỷ lệ % 
Tai-Mũi- Họng 469 50,1 

Hạch cổ 247 26,5 
Thần Kinh 198 22,2 

Mắt 21 2,2 
Xử trí của người bệnh Số lượng Tỷ lệ % 

Không làm gì 189 20,2 
Khám chữa thuốc đông y 94 10,1 

Tự mua thuốc điều trị 236 25,2 
Đến khám tại các cơ sở y tế nhà nước 321 34,4 

Đến khám tại phòng khám tư 94 10,1 
Thời gian trung bình từ khi có triệu chứng đầu 

tiên đến khi người bệnh đến khám tại các cơ sở y tế 
trung bình sau 4,5 tháng. Triệu chứng đầu tiên ở 
bệnh nhân ung thư vòm họng thường biểu hiện ở tai 
mũi họng (50,1%). 25,2% bệnh nhân khi xuất hiện 
triệu chứng đầu tiên tự mua thuốc điều trị và 20,2 % 
không điều trị gì. 

Bảng 6: Thời gian từ khi có triệu chứng đến khi 
khám tại cơ sở y tế 

Thời gian(tháng) Số lượng Tỷ lệ % 
<3 tháng 167 17,9 
3-6 tháng 234 25 
6-9 tháng 189 20,2 

9-12 tháng 150 16 
≥ 12 tháng 195 20,9 

Bảng 6 cho thấy có 45,2% bệnh đến khám tại các 
cơ sở y tế sau khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên trong 
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vòng từ 3 đến 9 tháng. 20,9% bệnh nhân đến khám 
sau hơn 1 năm có triệu chứng đầu tiên. 

Bảng 7: Giai đoạn bệnh khi được chẩn đoán xác 
định tại Bệnh viện K 

Giai đoạn bệnh Số lượng Tỷ lệ % 
Giai đoạn I 234 25,0 
Giai đoạn II 189 20,2 
Giai đoạn III 240 25,7 
Giai đoạn IV 272 29,1 
Bảng 7 cho thấy chỉ có 25% bệnh nhân đến khám 

chữa bệnh tại bệnh viện là có giai đoạn I là giai đoạn 
sớm và 20,2% đến khám ở giai đoạn II. Còn lại có 
đến 54,8% bệnh nhân đến khám ở giai đoạn muộn, 
giai đoạn III và IV. 

BÀN LUẬN 
Theo số liệu của 6 ghi nhân ung thư quần thể, mỗi 

năm tại Việt Nam có trên 4.000 ca ung thư vòm họng 
mới mắc được chẩn đoán và điều trị, các tỉnh phía 
Bắc có tỷ lệ mới mắc cao hơn. Kết quả nghiên cứu 
của chúng tôi năm 2009 tại Bệnh viện K có 935 bệnh 
nhân ung vòm họng được chẩn đoán, trong đó có 689 
bệnh nhân nam chiếm 73,7% và 246 bệnh nhân nữ 
chiếm 26,3%, nam nhiều hơn nữ gấp 3 lần. Tuổi trung 
bình của các bệnh nhân ung thư vòm họng là 48, tuổi 
thấp nhất 17 và cao nhất là 72. Nghề nghiệp làm 
ruộng chiếm 69,5 %. Kết quả này cũng tương tự như 
nghiên cứu của các đồng nghiệp tại Bệnh viện ung 
bướu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2006-2008 [4]. 

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 33,7% bệnh 
nhân ung thư vòm họng có trình độ từ phổ thông trung 
học trở lên. Có đến 66,3% bệnh nhân có trình độ học 
vấn từ phổ thông cơ sở trở xuống trong đó 33,9% học 
hết phổ thông cơ sở, 30,1% học hết tiểu học và còn 
2,3% bệnh nhân không biết đọc, viết. Có 83,1% bệnh 
nhân nam ung thư vòm họng đã từng hút thuốc là và 
5,1% bệnh nhân nữ ung thư vòm họng hút thuốc là, tỷ 
lệ hút thuốc ở bệnh nhân nam cao hơn các kết quả 
nghiên cứu với cùng loại bệnh tại Bệnh Viện Ung 
Bướu Thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ lệ hút thuốc ở bệnh 
nhân nữ của chúng tôi thấp hơn kết quả nghiên cứu 
của Vũ Văn Vũ (6,2% bệnh nhân nữ hút thuốc lá), 
nhưng vẫn cao hơn tỷ lệ hút thuốc của nữ trong các 
nghiên cứu gần đây tại cộng đồng do VINACOSH 
thực hiện [4].  

Trong số 573 bệnh nhân nam ung thư vòm hút 
thuốc thì có trên 70% hút thuốc liên tục hơn 10 năm. 
Trong số 13 nữ hút thuốc chỉ có 2 hút thuốc trên 10 
năm. Như vậy tỷ lệ nghiện hút lâu năm ở nam chiếm 
tỷ khá cao. Hơn nữa có 343 bệnh nhân nam hút thuốc 
lá ≥ 20 bao/năm chiếm 59,9%, 141 bệnh nhân đã 
từng hút trên 40 bao thuốc 1 năm chiếm 24,6%. Kết 
quả của Vũ Văn Vũ và CS ở BV UB TP Hồ Chí Minh 
tỷ lệ bệnh nhân nam đã từng hút trên 40 bao thuốc 1 
năm chiếm 22,2%. 65% bệnh nhân nam đã từng hút 
thuốc và uống rượu bia thường xuyên [4]. 

Tỷ lệ có tiếp xúc thuốc trừ sâu chiếm 45,4%. 157 
bệnh nhân có thói quen thường xuyên ăn tôm cá khô 
hoặc thịt muối, hun khói chiếm 16,9%, tỷ lệ này ở 

bệnh nhân ung thư vòm họng tại Thành phố Hồ Chí 
Minh năm 2006-2008 khoảng 30%. Thói quen ăn dưa 
cà muối chiếm 38,4%. Theo nghiên cứu của Bùi Diệu 
“ Khảo sát kiến, thực hành về phòng chống một số 
bệnh ung thư phổ biến của cộng đồng dân cư tại một 
số tỉnh thành” cho thấy tỷ lệ thường xuyên ăn dưa 
muối cà muối là 26,6% và ăn thịt khô,cá khô là 7,8% 
[TLTK]. Như vậy hình thức chế biến món ăn có nguy 
cơ gây ung thư tương đối phổ biến. Đây là thói quen 
ăn uống từ lâu đời của người dân Việt Nam do đó cần 
có các biện pháp tuyên truyền, giáo dục cho người 
dân hiểu và thay đổi cách chế biến thức ăn theo hình 
thức có lợi cho sức khỏe.  

4,1% bệnh nhân trong gia đình có người thân ruột 
thịt bị ung thư vòm họng. Có 404 bệnh nhân có tiền 
sử bệnh đã từng mắc các bệnh tai mũi họng chiếm 
43,2%. Thời gian trung bình từ khi có triệu chứng đầu 
tiên đến khi người bệnh đến khám tại các cơ sở y tế 
trung bình sau 4,5 tháng. Triệu chứng đầu tiên ở bệnh 
nhân ung thư vòm họng thường biểu hiện ở tai mũi 
họng (50,1%). Theo kết quả nghiên cứu của Ngô 
Thanh Tùng cho thấy đa số bệnh nhân đến khám vì 
xuất hiện nổi hạch cổ (47,4%), sau đến các biểu hiện 
ở tai mũi họng [2].  

KẾT LUẬN 
Nam mắc ung thư vòm họng cao gấp 3 lần nữ. 

Tuổi mắc bệnh trung bình của các bệnh nhân là 48 
tuổi. Nông dân chiếm 69,5 %. Tỷ lệ hút thuốc là ở 
bệnh nhân nam ung thư vòm chiếm 83,1% và tỷ lệ 
này ở bệnh nhân nữ là 5,1%. 16,9% bệnh nhân có 
thói quen thường xuyên ăn tôm cá khô hoặc thịt muối, 
hun khói. Thói quen ăn dưa cà muối chiếm 38,4% và 
tỷ lệ có tiếp xúc thuốc trừ sâu chiếm 45,4%. 4,1% 
bệnh nhân trong gia đình có người thân ruột thịt bị 
ung thư vòm họng. 43,2% bệnh nhân có tiền sử bệnh 
đã từng mắc các bệnh tai mũi họng. Triệu chứng đầu 
tiên ở bệnh nhân ung thư vòm họng thường biểu hiện 
ở tai mũi họng (50,1%). Chỉ có 25% bệnh nhân đến 
khám chữa bệnh tại bệnh viện là có giai đoạn I.  
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KẾT QUẢ SỬ DỤNG VẠT DA CƠ LƯNG TO  

TRONG TẠO HÌNH KHUYẾT PHẦN MỀM THÀNH NGỰC 
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Tóm tắt 
Sử dụng 23 vạt da cơ lưng to cuống mạch liền cho 

23 bệnh nhân có khuyết thành ngực rộng. Nguyên 
nhân loét mãn tính thành ngực 39,13%, da nách và 
vùng ngực sau xạ trị 52,17%, khuyết sau cắt bỏ ung 
thư vú 8,70%. Kết quả che phủ và tái tạo thành ngực 
đạt tốt 93,75%.  

Từ khóa: vạt da cơ lưng, khuyết thành ngực. 
Summary 
The use 23 pedicled latissimus dorsi 

myocutaneous flaps in 23 patients with large chest 
wall defects. Cause: chronic ulcer of chest wall 
39.13%, axillary and chest zone skin after radiation 
therapy 52.17%, defects of recurrent mastectomy 
8.70%. The result of thoracic wall reconstruction and 
cover 93.75% successful.  

Keywords: pedicled latissimus, chest wall defects. 
Đặt vấn đề 
Khuyết thành ngực là một tình trạng bệnh lý do 

nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân 
chính gây ra tổn thương mắc phải ở thành ngực là 
nhiễm trùng. Đó có thể là hậu quả của chấn thương, 
viêm nhiễm vùng trung thất, viêm mủ màng phổi, cuối 
cùng là sự hoại tử thành ngực.Sau khi xử trí nhiễm 
trùng, người ta dùng các vạt tổ chức lấy từ vùng lưng 
hoặc vùng bụng để tái tạo thành ngực. Một số trường 
hợp khi phẫu thuật cắt bỏ khối u xương ức, lấy bỏ khối 
u vú, hoặc u thành ngực khác, vùng tổn thương được 
cắt bỏ tạo ra khuyết mới cần được phẫu thuật tái tạo. 
Người ta chia khuyết thành ngực ra hai nhóm: khuyết 
mắc phải và khuyết bẩm sinh. Khuyết mắc phải gồm 
nhiễm trùng gây loét, cắt bỏ khối u, loét ngực sau xạ 
trị, chấn thương. Khuyết bẩm sinh là hội chứng 
Poland.[1] 

Năm 1906, Tansini [5] bắt đầu sử dụng cơ lưng to 
và một mảnh da lấy kèm với cơ để che phủ khuyết 
thành ngực thành công. Kế đó, nhiều nhà khoa học 
trên thế giới đã nghiên cứu và ứng dụng có hiệu quả 
kỹ thuật này trong ngoại khoa.,[2],[3],[4],[6] Chúng tôi 
thông báo kết quả sử dụng vạt da cơ lưng to trong tạo 
hình che phủ các khuyết rộng phần mềm thành ngực 
ở người Việt Nam. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
Trong nghiên cứu này chúng tôi sử dụng 23 vạt da 

cơ lưng to cuống mạch liền tạo hình cho 23 bệnh 
nhân có khuyết thành ngực rộng. 

Gồm 14 bệnh nhân có khuyết rộng ở thành ngực 
trước. Những bệnh nhân này có tổn thương loét thành 
ngực do xạ trị sau cắt bỏ ung thư vú. Phẫu thuật cắt 
bỏ ổ loét và vùng da, cơ xơ cứng, khuyết thành ngực 
mất da và cơ, không tổn khuyết xương, không có 
bệnh lý phối hợp khác trong lồng ngực. Có 8 bệnh 
nhân khuyết thành ngực trước vùng bên phải; 6 bệnh 
nhân khuyết thành ngực trước vùng bên trái.  

Các bệnh nhân khuyết thành ngực bên gồm 9 
bệnh nhân, trong đó 4 bệnh nhân bị khuyết bên phải 
và 5 bệnh nhân bị khuyết bên trái. Bệnh nhân sau 
điều trị tia xạ gây xơ cứng vùng nách, vùng thành 
ngực bên, phù bạch mạch chi trên. Sau khi phẫu 
thuật cắt bỏ tổn thương vùng thành ngực bên có 
khuyết da và phần mềm rộng cần tạo hình che 
phủ.Tất cả bệnh nhân đều là nữ, tuổi từ 29 đến 65. 

Vạt da cơ lưng to cùng bên với vùng thành ngực 
có khuyết được sử dụng. Vạt dưới dạng cuống mạch 
liền được bóc khỏi vùng lưng, tổ chức vạt nuôi dưỡng 
bằng cuống mạch liền. Vạt chuyển qua đường hầm từ 
lưng sang thành ngực để phủ khuyết. Cố định vạt vào 
thành ngực bằng các mũi chỉ khâu nylon 4-0 mũi rời. 

Kết quả và bàn luận 
Tất cả 23 bệnh nhân có khuyết rộng thành ngực 

được phẫu thuật tạo hình che phủ khuyết trong 
nghiên cứu đều là nữ. Chỉ số trung bình về tuổi các 
bệnh nhân này làX= 52,61. Lứa tuổi gặp nhiều hơn 
từ 36 đến 55 tuổi chiếm 56,52%, đây là tuổi trung 
niên - tuổi lao động chính. 

Nguyên nhân khiến người bệnh đến bệnh viện để 
phẫu thuật, chúng tôi chia thành ba nhóm bệnh. 
Nhóm thứ nhất những bệnh nhân có vùng loét mãn 
tính thành ngực, các vết loét là di chứng của xạ trị 
39,13%. Nhóm thứ hai là các bệnh nhân được xạ trị 
vùng thành ngực và nách sau ung thư vú. Da vùng xạ 
trị xơ cứng gây nhức nhối khó chịu cần phẫu thuật cắt 
bỏ, nhóm này 52,17%. Nhóm thứ ba sau phẫu thuật 


